	công ty cổ phần CMC
Sè: 06 /NQ - §H§C§TN-2010

	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Việt Trì, ngày 5 tháng 5 năm 2010


Nghị quyết

của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Công ty cổ phần CMC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ vào Quyết định 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 3 ngày 11 tháng 6 năm 2008;


Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-2010 ngày 5 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ( Năm tài chính 2009 );


Căn cứ Biên bản số: 05/BB - ĐHĐCĐTN/2010 ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần CMC được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần CMC, Phố Anh Dũng, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Được triệu tập một cách hợp lệ vào ngày 05 tháng 5 năm 2010.


Thành phần tham dự:


- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần CMC có tên trong danh sách phân bổ quyền ngày 25 tháng 3 năm 2010 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và cung cấp.

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội 92 cổ đông sở hữu và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.842.232 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 71,05 %  vốn Điều lệ và chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự  tại Đại hội.


- Các cổ đông dự Đại hội đã tập trung trí tuệ làm việc với tinh thần khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua:
Quyết nghị:
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội nhất trí thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009, trích lập các quỹ hằng năm như sau: 
1.1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009:
1. Lợi nhuận năm 2009 trước thuế



=  22.181.777.752 đồng 

2. Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp:

=   5.597.395.366, đồng

3. Lợi nhuận năm 2010 sau thuế: 



= 16.584.382.386, đồng
4. Trích lập các Quỹ: 




=    2.487.657.357 đồng


+ Quỹ dự phòng tài chính 5%

=       829.219.119, đồng



+ Quỹ phúc lợi 5%



=  829.219.119, đồng



+ Quỹ khen thưởng 5%


=  829.219.119, đồng

5. Chi thưởng hoàn thành kế hoạch và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2009 theo nghị quyết số 04/ NQĐHĐCĐTN ngày 28/4/2009 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Cán bộ công nhân viên với tổng số tiền  chi thưởng là : 2.096.725.029, đồng

6. Trả cổ tức cho các cổ đông: Mức chi trả 30%/ năm. ( Bằng tiền mặt )
Tương ứng số tiền là: 12.000.000.000, đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn)

*Chia cổ tức cho các cổ đông:

+ Số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.000.000 cổ phần.

+ Mức chia như sau:

Cổ tức trên một cổ phiếu năm 2009 = 3.000, đồng/ cổ phiếu, tương đương 30%/ năm

*Căn cứ để xác định cổ đông được chia cổ tức năm 2009:

 Đợt 1/2009 đã chi trả 15% (1.500đ/1cp) còn lại chia đợt 2/2009 là 15% (1.500,đ/1cp)


- Các cổ đông h​ưởng cổ tức đợt 2/2009 có tên trong danh sách tại ngày phân bổ quyền  nhận cổ tức. Công ty sẽ thông báo chi tiết trên  Website:www.cmctile.com.vn.
1.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2010:

1. Lợi nhuận năm 2010 trước thuế


=  16.000.000.000 đồng 

2. Lợi nhuận năm 2010 sau thuế: 


= 12.000.000.000 đồng
3. Trích lập các Quỹ: 






- Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc):  5% 

- Quỹ khen thưởng:            

5% 

- Quỹ phúc lợi:                   

5% 

4. Trả cổ tức năm 2010:
15% đến 20%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 93,75.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009  đã kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
	 
	 
	 
                       Đơn vị tính: VND

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2008

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	262,938,716,595
	191,583,912,647

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	5,865,061,833
	12,725,478,993

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	257,073,654,762
	178,858,433,654

	4
	Giá vốn hàng bán
	208,955,772,535
	138,963,207,626

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	48,117,882,227
	39,895,226,028

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	367,084,493
	1,724,835,655

	7
	Chi phí tài chính
	9,176,834,667
	16,967,373,668

	
	Trong đó: chi phí lãi vay 
	7,141,639,610
	15,680,908,637

	8
	Chi phí bán hàng
	5,866,178,227
	8,456,498,420

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	11,847,863,451
	7,819,346,839

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	21,594,090,375
	8,376,842,756

	11
	Thu nhập khác
	1,397,538,157
	753,242,414

	12
	Chi phí khác
	809,850,780
	179,162,935

	13
	Lợi nhuận khác
	587,687,377
	574,079,479

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	22,181,777,752
	8,950,922,235

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	2,798,697,683
	-

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	19,383,080,069
	8,950,922,235

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	4,846
	2,238


Tỷ lệ biểu quyết tán thành:  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Đại hội nhất trí thông qua  kế hoạch, biện pháp thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2010  và định hướng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

- Sản xuất đạt: 
4.400.000m2/ năm


- Xuất bán đạt: 
4.600.000m2/ năm


- Tổng doanh thu:
255.000.000.000, đồng


- Nộp ngân sách Nhà nước :
8.000.000.000, đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 
16.000.000.000, đồng


- Tỷ lệ chia cổ tức: 
15% đến 20%/năm

- Thu nhập bình quân người lao động: 3.000.000đồng/ người/tháng


3.2 Định h​ướng chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2010. 

- Tập trung cho công tác đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 khu công nghiệp Thụy vân đúng kế hoạch và tiến độ.

- Đưa vào sản xuất bột trát mạch, sản phẩm bán kèm với các loại gạch.

- Chú trọng công tác quảng bá thư​​​ơng hiệu, nghiên cứu thay đổi mẫu mã phù hợp với ng​​ười tiêu dùng .

- Đầu tư​​​ sửa chữa nâng cấp thiết bị máy móc để đảm bảo chất lư​ợng sản phẩm, phục vụ sản xuất kịp thời

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Đại hội nhất trí thông qua thay đổi tổng mức đầu tư dự án  xây dựng nhà máy gạch CMC số 2 ( giai đoạn 1) tại khu công nghiệp Thụy vân – Việt trì- tỉnh Phú Thọ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
-  Chủ đầu tư : Công ty cổ phần CMC 

- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

-  Công suất 5 triệu m2/năm

- Tổng vốn đầu tư : 346.648.000.000, VNđồng

- Thời gian hoạt động : 43 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Khởi công xây dựng đầu quý II/2010 ; Quý I/2011 đi vào hoạt động 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây trong danh sách Công ty kiểm toán có uy tín nằm trong được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty:
- Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam

- Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009. 
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Đại hội nhất trí  uỷ quyền cho HĐQT Công ty vay  ≥ 50% tổng tài sản tại thời điểm thể hiện trên báo cáo tài chính quý gần nhất. 
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Đại hội nhất trí thông qua về việc Phát hành tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng  lên  80 tỷ đồng. Theo phương án phát hành cổ phiếu như sau: 
·  Loại cổ phần phát hành: 


Cổ phần phổ thông.

· Mệnh giá cổ phần: 


10.000 đồng/cổ phần.

· Số lượng cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần)
· Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng(Bốn mươi tỷ đồng)
· Vốn điều lệ sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng  (Tám mươi tỷ đồng)
· Đối tượng chào bán của đợt phát hành:

· Cổ đông hiện hữu

· Cán bộ công nhân viên

· Đối tác chiến lược

9.1/ Phương thức phân phối và giá phát hành:

· Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

· Số lượng chào bán :
 3.000.000 cổ phần.( Ba triệu ) 
· Giá chào bán :   11.000 đồng/cổ phần.( Mười một ngàn đồng )
· Đối tượng chào bán: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.

· Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 04 cổ phần cũ được mua 03 cổ phần phát hành thêm.

· Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Ví dụ : Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 543 cổ phần sẽ được mua thêm: (543/4)x3 = 407,25 cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được mua 407 cổ phần.

· Tổng số tiền thu được dự kiến: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng).

-    Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng

· Chào bán cho cán bộ công nhân viên

· Số lượng chào bán : 
200.000 cổ phần ( Hai trăm ngàn )
· Giá chào bán :      15.000 đồng/cổ phần.( Mười lăm ngàn đồng )
· Đối tượng chào bán: Các cán bộ công nhân viên có tên trong Danh sách được phân bổ quyền mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua.

· Tỷ lệ phân phối: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng quy chế và quyết định phương án phân phối cổ phần cụ thể cho CB.CNV.

· Tổng số tiền thu được dự kiến:  3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn).
· Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Trong vòng 1năm ( Theo quy định hiện hành ) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

· Chào bán cho đối tác chiến lược :

· Số lượng chào bán: 800.000 cổ phần ( Tám trăm ngàn )

-    Giá chào bán : ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cho đối tác chiến lược trên nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và mức giá trị sổ sách cổ phiếu cổ phần theo báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất so với thời điểm phát hành trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông. 

· Đối tượng chào bán: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược theo các tiêu chí đảm bảo tối đa hoá lợi ích cho Công ty.

· Tổng số tiền thu được dự kiến:12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Trong vòng 1năm ( Theo quy định hiện hành ) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

· Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược :

· Là những nhà cung cấp có năng lực, có quan hệ truyền thống với Công ty.

· Là những khách hàng lớn, thường xuyên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. 

· Tổ chức có tiềm lực về trình độ công nghệ, tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm chứng khoán; 

· Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

9.2/ Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không phát hành hết: Đối với số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần do cổ đông, CBCNV, đối tác chiến lược không thực hiện quyền và không đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và giá trị sổ sách cổ phần theo báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất so với thời điểm phát hành trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.
9.3/ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
Phương án phát hành nói trên, nếu được triển khai thành công, dự kiến Công ty sẽ thu được tổng số tiền là: 48.000.000.000 đồng. Số tiền thu được này Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh. Cụ thể như sau :

· Đầu tư dự án xây dựng nhà máy CMC số 2 – giai đoạn 1.

· Bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán vào các mục đích nêu trên đảm bảo tối ưu kế hoạch phát triển của Công ty. 

9.4/ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung :

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành. 

9.5/ Các nội dung khác liên quan đến phát hành.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau :

+ 
Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tác chiến lược, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).

· Lựa chọn thời điểm phát hành (kế hoạch dự kiến Quí II, III năm 2010) và chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
· Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

11. Đại hội nhất trí thông qua các quyền lợi khác đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. 

- Nếu trong năm lợi nhuận thực hiện đạt 100% kế hoạch thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cán bộ công nhân viên Công ty đư​ợc hư​ởng mức thù lao là 2% của lợi nhuận năm đó.

- Nếu trong năm lợi nhuận thực hiện đạt trên 100% kế hoạch thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty đ​ược hư​ởng thêm mức thù lao là 20% số lợi nhuận v​ượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

12. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. 
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2.  Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2010. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiểu theo Quyết nghị này thực hiện.

	TM. Ban Thư ký

Nguyễn Ngọc Hoàn 
	TM. đoàn chủ tịch
Kiều Văn Linh


Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- UBCK Nhà nước;
- SGD chứng khoán Hà nội;

- Trung tâm LKCKVN;

- Sở KHĐT tỉnh Phú thọ;
- Cục thuế tỉnh Phú thọ;
- Tổng Công ty Sông Hồng;

- Đảng uỷ, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc BCH Công đoàn Công ty;

- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.
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